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I. CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG 
1.1. Khái niệm 
Điều trị tiền ĐTĐ, ĐTĐ không chỉ 

đơn thuần bằng thuốc như một số bệnh 
khác. Chế độ ăn uống và luyện tập là 
một phần quan trọng của công tác điều 
trị. Người ta đã ví chế độ ăn uống; chế 
độ luyện tập và cách sử dụng thuốc là 
ba chân kiềng của điều trị bệnh đái 
tháo đường. Không được xem nhẹ bất 
kỳ một “chân kiềng” nào. 

Nguyên tắc như sau: 
- Ăn không chỉ là nhu cầu để duy 

trì sự sống mà còn là một sự hưởng thụ 
hạnh phúc của con người. 

- Bệnh ĐTĐ không ngăn cản bệnh 
nhân được thưởng thức những cơ hội 
đặc biệt trong gia đình, xã hội và tôn 
giáo. 

- Cũng không nên quan niệm rằng 
chế độ ăn của người ĐTĐ là tốn kém, 
phức tạp. Trong thực tế, ngày nay chế 
độ ăn của người ĐTĐ Việt Nam là phù 
hợp với điều kiện thực tế, thu nhập của 
đa số người mắc bệnh. 

- Để có chế độ ăn uống thích hợp 
cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa thầy 
thuốc và bệnh nhân, gia đình người 
bệnh. Sự ân cần, thông cảm, tỉ mỉ và 
kiên trì là điều kiện để đảm bảo có 
một chế độ ăn phù hợp cho mỗi cá thể. 

- Người bệnh ĐTĐ không phải 
kiêng đường tuyệt đối mà cần phải 
cung cấp đủ đường theo nhu cầu của 
cơ thể, thiếu đường sẽ dẫn tới nhiều hệ 
lụy như suy giảm trí nhớ, có thể dẫn 
tới thoái hóa não sớm. 

* Một chế độ ăn uống thích hợp 
phải đáp ứng được các yêu cầu: 

+ Đủ calo cho hoạt động sống bình 
thường.  

+ Tỉ lệ thành phần các chất đạm, 
mỡ, đường cân đối. 

+ Đủ vi chất, đủ chất xơ. 
+ Chia bữa ăn cho phù hợp với 

thay đổi sinh lý, nghề nghiệp của 
người bệnh. 

+ Phối hợp với thuốc điều trị và 
luyện tập. 

1.2. Xây dựng chế độ ăn uống 
1.2.1. Xây dựng và tuân thủ chế độ 

ăn uống 
- Không để tạo ra sự dư thừa năng 

lượng là nguyên nhân gây bệnh béo 
phì, rối loạn lipid máu.   

- Ăn đúng mới duy trì được lượng 
đường máu phù hợp, không gây thừa 
đường, gây nhiễm độc đường hoặc 
không gây hạ đường máu. 

* Tỷ lệ các chất dinh dưỡng: 
- Protein: lý tưởng nhất là lượng 

protein 0,8g/kg/ngaøy. 
- Lipid: Thường chiếm tỷ lệ 15-

20%, tùy theo tập quán ăn uống và 
điều kiện địa lý. Nhưng lượng acid béo 
bão hòa luôn <10%. 

- Glucid: tỷ lệ chung có thể từ 60-
65% (Không dưới 50%). Sử dụng tối 
đa đường đa, hạn chế đường đơn. 

* Nhu cầu năng lượng:  
- Theo nhiều nghiên cứu nhu cầu 

năng lượng đảm bảo cho hoạt động 
của một người bình thường ở nữ là từ 
30-35calo/kg/ngày; ở nam là từ 35-40 
calo/kg/ngày. Điều này có nghĩa là 
một bệnh nhân nữ nặng 50kg, cần tổng 
lượng calo là 1500 - 1750 calo/24 giờ. 
Tổng lượng calo này lại được chia ra 
các tỉ lệ khác nhau về đường, mỡ, đạm 

cho phù hợp. 
- Trong một số trường hợp cần điều 

chỉnh mức năng lượng cho phù hợp với 
đặc điểm nghề nghiệp: 

* Khi lập chế độ ăn cần lưu ý: Tùy 
theo tuổi, tùy theo công việc, tùy theo 
thể trạng. 

* Phân bố bữa ăn: trong thực tế 
người ta vẫn duy trì 3 bữa ăn chính: 
sáng, trưa và tối. Các bữa ăn phụ vào 
giữa buổi sáng, hoặc giữa buổi chiều 
và trước khi đi ngủ. Không nên ăn quá 
6 bữa/ngày kể cả bữa chính và bữa 
phụ. 

Như vậy không thể có một chế độ 
ăn chung cho tất cả mọi người bệnh 
đái tháo đường. Một chế độ ăn riêng 
phù hợp cho mỗi người phải dựa vào 
phác đồ thuốc điều trị, đặc điểm nghề 
nghiệp, sở thích cá nhân, luyện tập thể 
thao, đặc điểm hấp thu thức ăn của cá 
nhân đó, thậm chí phải dựa trên cơ sở 
phong tục tập quán của mỗi dân tộc, 
mỗi địa phương. Để có một chế độ ăn 
uống như vậy cần có sự kết hợp chặt 
chẽ giữa thầy thuốc và người bệnh, 
người thân trong gia đình người bệnh 
và cần phải có thời gian để đánh giá 
cho đúng. 

* Một số điểm cần lưu ý: 
- Giáo dục người bệnh không được 

tự ý đặt chế độ ăn kiêng chống béo cho 
mình mà phải do bác sĩ chỉ định hoặc 
đồng ý. 

- Chế độ ăn uống, số lượng bữa ăn 
phụ thuộc vào thuốc uống điều trị, liều 
lượng và số lần tiêm insulin. 

* Những lời khuyên về chế độ ăn 
cho người đái tháo đường: 

1. Giữ lịch các bữa ăn đúng giờ. 

VỀ DINH DƯỠNG VÀ LUYỆN TẬP TRONG 
ĐIỀU TRỊ BỆNH TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 
TS.BS. ĐỖ ĐÌNH TÙNG 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC



33Số 14 - 2023

2. Loại bỏ thức ăn chứa nhiều mỡ. 
3. Rất lợi nếu trong bữa ăn có 

nhiều thức ăn ít năng lượng. Thí dụ: 
Rau, nấm khô, dưa chuột... 

4. Không được bỏ bữa, ngay cả khi 
không muốn ăn. 

5. Làm mọi việc để gây cảm giác 
ngon miệng khi ăn. 

6. Ăn chậm, nhai kỹ. 
7. Không ăn nhiều, phải luôn nhắc 

nhủ rằng mình đang thưởng thức đồ ăn. 
8. Chế biến thức ăn dạng luộc, nấu 

là chính, không rán, rang với mỡ, 
nướng ở nhiệt độ cao (vd: ăn khoai 
nướng đường máu tăng rất nhanh). 

9. Khi cần phải ăn kiêng và hạn 
chế số lượng, phải giảm dần thức ăn 
theo thời gian. Khi đã đạt mức yêu cầu 
nên duy trì một cách kiên nhẫn, không 
bao giờ được tăng lên. 

10. Phải tôn trọng nguyên tắc chế 
độ ăn là: Thức ăn đa dạng, nhiều thành 
phần; Ăn đủ để có trọng lượng cơ thể 
vừa phải; Hạn chế ăn chất béo, đặc 
biệt là mỡ động vật; Có một lượng chất 
xơ vừa phải; Hạn chế ăn mặn; Tránh 
các đồ uống có cồn. 

11. Nên ăn chính bữa sáng, trung 
bình bữa trưa và ăn nhẹ nhất vào bữa 
tối, có bữa ăn phụ trước khi đi ngủ nếu 
có nguy cơ hạ đường máu. 

12. Hoa quả ngọt nên ăn sau ăn 
khoảng 2 tiếng hoặc trước bữa chính 1 
tiếng, chỉ nên ăn 1 khẩu phần, không 

ăn quá nhiều, hạn chế tối đa hoa quả 
sấy khô. 

1.3. Một số ví dụ về chế độ ăn  
* Chế độ ăn riêng cho từng cá nhân 

phụ thuộc vào các yếu tố sau: 
1. Mức cân nặng, giới tính 
2. Nghề nghiệp (mức độ lao động 

nhẹ, trung bình, nặng). 
3. Thói quen và sở thích. 
4. Tình trạng bệnh và bệnh kèm 

theo 
* Tỷ lệ các loại thức ăn 
+ Nhóm cung cấp chất bột, đường 

là nguồn cung cấp năng lượng chính 
(60 - 70%): 

• Gồm: gạo, khoai, sắn, ngô, bánh 
mỳ, miến, đậu hạt… 

• Gạo: ngày ăn 250g tương đương 
4-5 bát cơm. 

• Ăn rất ít: đường, mía, mật ong, 
bánh kẹo, kem, mứt, nước ngọt. 

• Hạn chế: khoai tây, miến, bánh 
mỳ. 

• Nên ăn các loại ngũ cốc toàn 
phần có đủ vitamin, chất xơ và muối 
khoáng. 

• Chế biến chủ yếu là luộc, nướng 
hoặc hầm chứ không nên chiên xào. 

+ Nhóm cung cấp chất béo: 
• Chiếm 15 - 20% tổng số calo, 

giảm khi có nguy cơ tim mạch. 
• Mỡ tốt, nên sử dụng: dầu đậu 

nành, dầu hướng dương, omega 3, 
omega 6. 

• Mỡ tốt có nhiều trong các loại cá, 
đậu… 

• Mỡ xấu, nên hạn chế: bơ, mỡ, 
phủ tạng động vật, thịt đỏ (thịt bò, dê). 

+ Nhóm cung cấp chất đạm: 
• Tỷ lệ 10 - 20% tổng số calo, tương 

ứng 0,8 - 1,2g/kg cân nặng. 
• Khi suy thận cần giảm ăn chất 

đạm. 
• Nên ăn đạm thực vật: đậu phụ, 

sữa đậu nành không đường. 
• Nhóm cung cấp vitamin và 

khoáng chất. 
• Rau: ăn được tất cả các loại rau, 

ăn sống, luộc hoặc hấp. 
• Quả: nên ăn quả tươi, nguyên 

trái, quả ít ngọt (cam, bưởi, đào, thanh 
long, mận…). 

• Hạn chế: ăn quả sấy khô, dùng 
nước ép, quả ngọt nhiều (mít, xoài, 
chuối, na, nho, sầu riêng…). 

• Sữa và các sản phẩm từ sữa: 
- Nên dùng sữa ít hoặc không béo. 
- Có thể dùng sữa dành riêng cho 

bệnh nhân ĐTĐ. 
- Không nên uống sữa vào buổi tối 

trừ những người gầy nhiều. 
* Rượu, bia: có thể uống 
• Rượu, đặc biệt rượu vang với lươ-

ïng vừa phải. 
• Uống nhiều gây khó kiểm soát 

đường máu. 
• Có thể uống Rượu vang < 150 ml, 

Rượu mạnh < 50 ml, Bia < 400 ml. 

Bảng nhu cầu năng lượng trong một ngày 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thể trạng Lao động nhẹ Lao động vừa Lao động nặng

Gầy 35 Kcal/kg 40 Kcal/kg 45 Kcal/kg

Trung bình 30 Kcal/kg 35 Kcal/kg 40 Kcal/kg

Beùo 25 Kcal/kg 30 Kcal/kg 35 Kcal/kg

Mức lao động Nam (Kcalo/kg) Nữ (Kcalo/kg)

Tính tại 30 25

Vừa 35 30

Nặng 45 40
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* Phân bố bữa ăn: 
• Không ăn quá no một bữa, nên ăn 

chính vào bữa sáng. 
• Sau bữa ăn chính không nên ăn 

tráng miệng ngay mà nên ăn vào giữa 
buổi như 3 - 4h chiều hoặc 10h sáng. 

• Nên cố định giờ ăn và ổn định 
lượng thực phẩm ăn vào. 

• Nếu không phải hạn chế vận 
động do phù, tăng huyết áp, bệnh 
mạch vành thì nên vận động khoảng 
10 - 15ph sau bữa ăn chính được 1h. 

* Tiêu chí lựa chọn thực phẩm 
• Hàm lượng đường phù hợp 

(không quá ít, không quá nhiều). 
• Chỉ số đường huyết thấp. 
• Hàm lượng chất xơ cao. 
(Cố gắng lựa chọn thực phẩm có 

càng nhiều tiêu chí trên thì càng tốt). 
1.4. Theo dõi ăn uống như thế nào 
Đánh giá, theo dõi chế độ ăn uống 

sau 3 và 6 tháng, các chỉ số cần đánh 
giá bao gồm: Đánh giá sự tuân thủ chế 
độ ăn; Đo chỉ số vòng bụng; Tính tỷ số 
vòng bụng/vòng hông; Độ dày nếp gấp 
da; Đo cân nặng, tính chỉ số BMI; 
Cách tính chỉ số khối cơ thể (BMI = 
Cân nặng (kg)/[Chiều cao (m)]2); 
Theo dõi huyết áp; Theo dõi đường 
máu; Theo dõi chỉ số HbA1c; Theo dõi 
các chỉ số mỡ máu.  

II. CHẾ ĐỘ LUYỆN TẬP 
2.1. Nguyên tắc 
• Kết hợp tốt giữa dùng thuốc, ăn 

uống và luyện tập.  
+ Lợi ích của luyện tập thể dục: 

Làm giảm đường máu trong và sau 
tập. Làm tăng nhạy cảm insulin ở mô 
đích. Làm giảm huyết áp. Cải thiện 
chức năng tim, giảm biến chứng tim 
mạch. Đạt cân nặng lý tưởng. Tạo cảm 
giác thoải mái. 

• Lợi ích khác: Giảm cholesterol 
toàn phần, tăng nồng độ HDL-choles-
terol. Giảm đau và cứng khớp trong 
viêm xương - khớp. Giảm nguy cơ các 
bất thường về đông máu. Cải thiện tình 
trạng đau cách hồi. Giảm stress. 

2.2. Các phương pháp tập luyện 
2.2.1. Nguyên tắc: 
+ Không nên tập luyện các môn 

đòi hỏi quá nhiều thể lực: các môn đối 
kháng, maraton… 

+ Tập luyện phù hợp sức khỏe. 
+ Hoạt động tĩnh tại: dạo bộ 3-4 

km/h, xuống cầu thang, nội trợ, làm 
vườn… 

+ Hoạt động thể lực nhẹ: đi bộ 5-6 
km/h, lên xuống cầu thang, khiêu vũ. 

+ Hoạt động thể lực nặng: chạy bộ 
6-8 km/h, chèo thuyền, khiêu vũ, ten-
nis… 

+ Yoga: giảm stress, cải thiện sự 
nhạy cảm với insulin, không gây hạ 
đường huyết. 

2.2.2. Các loại hình luyện tập chính 
+ Luyện tập ưa khí: Là luyện tập 

vận động các cơ lớn của cơ thể; làm 
tăng nhịp tim và nhịp thở do tăng nhu 
cầu về dưỡng khí ô-xy. Ví dụ: Đi bộ 
nhanh; Chạy; Thể dục nhịp điệu; Đạp 
xe; Bơi lội; Các môn thể thao: bóng 
bàn, cầu lông, ten nít,… 

+ Luyện tập sức mạnh: Vận động 
các cơ chống lại sức cản. Không làm 
tăng nhịp tim và nhịp thở. Làm cơ bắp 
phát triển và tăng sức mạnh, làm giảm 
lượng mỡ trong cơ. Làm tăng sức mạnh 
của gân, dây chằng và khớp. Ví dụ: 
Đẩy tạ, nâng tạ; Kéo dây lò so; Chống 
đẩy,… 

+ Luyện tập mềm dẻo - kéo căng: 
Kéo căng cơ và dây chằng. Làm tăng sự 
linh hoạt, mềm dẻo của các khớp Phòng 
tránh chấn thương khi luyện tập. Ví dụ: 
Với tay, quay tay; Nghiêng sườn; Ngồi 
với ngón chân; Giãn lưng; Căng cơ trước 
đùi; Căng cơ bắp chân,… 

+ Hướng dẫn cụ thể một số trường 
hợp đặc biệt: Bệnh nhân có biến chứng 
thận đái tháo đường nên tập luyện 
cường độ thấp đến vừa phải, không 
nên tập cường độ cao. Bệnh nhân mắc 
bệnh võng mạc đái tháo đường nên tập 
luyện nhẹ như đi bộ, đạp xe, khiêu vũ; 
không nên tập gắng sức như chạy rầm 
rập hay va chạm mạnh. 

2.3. Xây dựng chế độ luyện tập 
+ Lưu ý khi tập luyện: 
• Lựa chọn hoạt động ưa thích. 
• Chọn giầy dép thích hợp. 
• Uống đủ nước trước khi tập. 
• Khởi động từ từ có lẽ từ 5-10 phút 

mỗi lần. 
• Tăng từ từ thời gian và cường độ. 
• Tập cùng nhóm nhiều người. 
• Thay đổi các hoạt động để tránh 

nhàm chán. 
• Thử đường máu trước khi tập. 
• Đường máu trước tập > 

14mmol/l: không tập. 
• Đường máu trước tập < 6 mmol/l: 

ăn lượng tương đương 15 g đường. 
• Với người đái tháo đường týp 1: 

nếu có ceton niệu thì không nên tập. 
+ Phòng hạ đường huyết khi luyện 

tập 
• Biết cách xử trí hạ đường huyết. 
• Đeo thẻ đái tháo đường. 
• Không tiêm insulin vào các vùng 

cơ vận động nhiều. 
• Mang sẵn đường hấp thu nhanh 

(bánh, kẹo). 
• Tránh tập quá sức. 
+ Cách luyện tập và cường độ 
• Bài tập trung bình: 150 phút/tuần, 

chia 3 lần cách ngày. 
• Bài tập mạnh: 75 phút/tuần, chia 

3 lần cách ngày. 
• Trên 65 tuổi: không nên tập nặng. 
• Tập ít nhất 2 nhóm cơ/ngày. 
• Tập thế nào là vừa? => Nhịp tim 

tăng 50-70% so với bình thường. VD: 
bình thường nhịp tim 80 l/phút => Khi 
tập nhịp tim tăng (80 + 80x50%) = 120 
l/phút là vừa. 

2.4. Theo dõi, đánh giá quá trình 
luyện tập 

2.4.1. Theo dõi trong quá trình 
luyện tập 

* Đánh giá khả năng tim mạch của 
người bệnh. Mức độ của luyện tập 
được đánh giá bằng nhịp tim hoặc 
mạch. 

+ Luyện tập được coi là mức độ 
vừa đối với hệ tim mạch khi: 

0,5 x (220 - tuổi) < Mạch < 0,7 x 
(220 - tuổi) 

+ Ví dụ: 1 người 60 tuổi 
0,5 X (220 - 60) = 80 
0,7 x (220 - 60) = 112 
+ Luyện tập mức độ trung bình khi 

mạch khi luyện tập nằm trong khoảng 
80 - 112 nhòp/phuùt. 

+ Khả năng tim mạch có thể thay 
đổi: Thấp khi ít hoặc không luyện tập; 
Tăng lên khi kuyện tập lâu dài. Do đó: 
khi luyện tập lâu dài người ta có thể 
tăng mức độ nặng của hoạt động thể 
lực 

* Cách tăng dần về mức độ nặng 
và thời gian luyện tập: 

+ Tuần 1: Đi bộ mỗi ngày 10-15 
phút với tốc độ chậm - 2 ngày = 30 
phuùt/tuaàn 

+ Tuần 2: 20 phút mỗi ngày, tốc độ 
vừa phải - 3 ngày trong tuần thứ 2 = 60 
phuùt/tuaàn. 

+ Tuần 3: 30 phút mỗi ngày, tốc độ 
nhanh 5 - 6 km trong 1 giờ hay 1 km 
trong 10-12 phút - 3 ngày trong tuần = 
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90 phuùt/tuaàn 
+ Tuần 4: 30 phút mỗi ngày, tốc độ 

nhanh - 4 ngày trong tuần = 120 
phuùt/tuaàn. 

+ Tuần 5: 30 phút mỗi ngày, tốc độ 
nhanh - 5 ngày trong tuần = 150 
phuùt/tuaàn. 

2.4.2. Đánh giá sau mỗi đợt tập 
luyện 

Cần đánh giá trước, sau mỗi đợt tập 
luyện, thông thường đánh giá chế độ 
luyện tập sau 3 và 6 tháng. Các chỉ số 
cần đánh giá bao gồm: Đo chỉ số vòng 
bụng; Tính tỷ số vòng bụng/vòng hông; 
Độ dày nếp gấp da; Đo cân nặng, tính 
chỉ số BMI; Theo dõi huyết áp; Theo 
dõi đường máu; Theo dõi chỉ số 
HbA1c; Theo dõi các chỉ số mỡ máu. 

2.5. Duy trì luyện tập 
Luyện tập cần phải kiên trì, bền bỉ 

nếu không dễ bỏ cuộc vì vậy phải chia 
các loại hình luyện tập một cách khoa 
học. 

+ Luyện tập ưa khí mức độ trung 
bình tổng cộng ít nhất thời gian 150 
phút mỗi tuần; chia ra 4 - 7 ngày trong 
tuần; mỗi ngày có thể luyện tập nhiều 

lần để tích lũy đủ thời gian, nhưng mỗi 
lẫn ít nhất là 10 phút 

+ Ngoài ra mỗi tuần nên tập thêm: 
Các bài luyện tập tăng sức mạnh: nâng 
tạ tay, chống đẩy: 2 -3 lấn, mỗi lần 20-
30 phút 

+ Các bài tập mềm dẻo: nghiêng 
sường, căng lưng, căng cơ đùi trước: 
hàng ngày, 15 - 20 phút. 

+ Tận dụng mọi cơ hội để tăng 
cường hoạt động thể lực: Đi bộ thay vì 
đi xe máy; Hạn chế xem vô tuyến, trò 
chơi vi tính; Trong công sở đi đến tận 
nơi đồng nghiệp thay vì gọi điện thoại; 
Đi thang bộ thay vì đi thang máy 

2.6. Tránh tai biến khi luyện tập 
2.6.1. Nguy cơ khi luyện tập với 

người đái tháo đường 
+ Hạ đường huyết: đặc biệt người 

đang được điều trị sulfonylurease (dia-
micron, glimepiride, glibenclamid…), 
insulin. 

+ Tăng nguy cơ biến chứng tim 
mạch: đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim. 

+ Làm nặng thêm biến chứng mạn 
tính: xuất huyết võng mạc, mất protein 
qua nước tiểu, thoái khớp, tổn thương 

bàn chân. 
2.6.2. Thăm khám, tiên lượng nguy 

cơ trước khi luyện tập 
Người bệnh ĐTĐ cần được thăm 

khám phát hiện các bệnh: bệnh lý tim 
mạch, phát hiện bệnh mạch vành, đau 
cách hồi,…; bệnh thần kinh ngoại vi 
hoặc tự động; bệnh thận; tăng huyết 
áp; bệnh võng mạc; biến chứng bàn 
chân. 

Cần chú ý phát hiện các dấu hiệu 
bất thường trong khi đang luyện tập: 
Buồn nôn, khó thở, vã mồ hôi, chóng 
mặt. Đây có thể là triệu chứng của 
bệnh nặng như bệnh tim. Chú ý tránh 
chấn thương trong khi luyện tập, bảo 
vệ bàn chân khi đi bộ vì nguy cơ chai 
chân, loét chân cao ở người đái tháo 
đường. 

Chọn loại hình vận động tùy theo 
tuổi và sức khỏe chung. Uống đủ nước, 
đặc biệt khi luyện tập nặng, thời tiết 
nóng, tránh luyện tập quá sức. Ngừng 
luyện tập tạm thời khi mắc các bệnh 
cấp tính, huyết áp quá cao,…Giáo dục 
người bênh ý thức thăm khám trước 
khi đề ra kế hoạch luyện tập.n
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